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 Chương I 

Quy định CHUNG



1.1. Qui phạm này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi  bê tông cốt thép, để làm móng các công trình giao thông trên cạn hoặc dưới nước.



1.2. Khi thi công cọc khoan nhồi bên cạnh công trình xây dựng đã có từ trước, cần phải khoan nhồi trong ống vách hoặc phải có biện pháp khoan thích hợp để tránh hiện tượng sụt lở thành lỗ khoan do áp lực ngang của đất lớn ảnh  hưởng đến các công trình lân cận. Chỉ được phép sử dụng nước hoặc dung dịch vữa sét để giữ thành vách lỗ khoan nằm cách các ngôi nhà hoặc công trình xây dựng bên cạnh tối thiểu là 40m.



1.3. Trong các trường hợp sử dụng ống vách thép hoặc các ống BTCT làm vách sau đó dùng các loại máy khoan để đào đất (khoan tuần hoàn thuận, nghịch hoặc đào bằng gầu ngoạm v.v...), cần phải lực chọn kích thước ống cho thích hợp để đảm bảo đường kính tối thiểu của cọc đúng với thiết kế.



1.4. Đối với nền cát khô, thi công cọc khoan nhồi có ống vách hoặc không có ống vách, cao độ dụng dịch vữa sét trong lỗ khoan phải cao hơn mặt nước bê ngoài và không được để dung dịch thấm vào nền đất cát. Không được đổ bê tông trong trường hợp thiếu dụng cụ ống dẫn để bê tông rơi tự do từ cao độ lớn hơn 6m. Trong trường hợp sử dụng các loại phụ gia để nâng cao tính công tác của hỗn bê tông và qua kết quả thí nghiệm kiểm tra cho thấy chất lượng bê tông đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, thì được phép thực hiện phương pháp đổ bê tông rơi tự do từ độ cao tối đa là 20 m.    



1.5. Người chịu trách nhiệm thiết kế tổ chức thi công, chọn biện pháp, thiết bị máy móc và xây dựng công nghệ thi công chi tiết phải có chứng chỉ trình độ và kinh nghiệm về thi công cọc khoan nhồi. Các cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân v.v.. tham thi công cọc khoan nhồi phải có chứng chỉ đaò tạo tay nghề.

Trước khi thi công cọc phải nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế bao gồm: Các tài liệu cơ bản về địa hình, địa chất, thuỷ văn, kết cấu móng cọc v.v...



1.6. Phải lập qui trình công nghệ thi công đối với từng loại máy khoan để hướng dẫn cho cán bộ, công nhân và mọi người tham gia hiểu rõ công nghệ trước khi tiến hành thi công. Thiết kế tổ chức thi công và công nghệ thi công phải được cấp có thẩm quyền duyệt.



1.7. Các phụ lục kèm theo được sử dụng để tham khảo, không được vận dụng để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi nếu các điều  trái với các điều tương ứng qui định của Qui phạm này.



Chương  II

Chuẩn bị  thi công



Công tác thiết kế tổ chức thi công cọc khoan

2.1. Khi thiết kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần phải điều tra và thu thập các tài liệu sau:

1) Bản vẽ thiết kế móng cọc khoan nhồi, khả năng chịu tải, các yêu cầu thử tải và phương pháp kiểm tra nghiện thu.                                                          

2) Tài liệu điều tra về địa chất , thuỷ văn, nước ngầm.

3) Tài liệu về bình đồ, địa hình nơi thi công,  các công trình hạ tầng tại chỗ,  như đường  giao thông, mạng điện,  nguồn nước sinh hoạt và thi công.

4) Nguồn vật liệu cung cấp cho công trình, vị trí đổ đất khoan.

5) Tính năng và số lượng thiết bị thi công có thể huy động cho công trình.

6) Các ảnh hưởng có thể tác động tới môi trường và công trình lân cận.

7) Trình độ công nghệ và kỹ năng  của đơn vị thi công.

8) Các yêu cầu về kỹ thuật thi công và kiểm tra chất lưọng đối với cọc khoan nhồi.



2.2. Công tác thiết kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần thực hiện các hạng mục sau:

1) Lập bản vẽ mặt bằng thi công tổng thể bao gồm vị trí cọc, bố trí các công trình phụ tạm như trạm bê tông, hệ thống sàn công tác, dây truyền công nghệ thiết bị thi công như máy khoan, các thiết bị đồng bộ đi kèm, hệ thống cung cấp và tuần hoàn vữa sét, hệ thống cấp và xả nước, hệ thống cấp điện, hệ thống đường công vụ .

2) Lập các bản vẽ thể hiện các bước thi công, các tài liệu hướng dẫn các thao tác thi công đối với các  thiết bị chủ yếu.  Lập hướng dẫn công nghệ thi công và  các hướng dẫn sử dụng  các thiết bị đồng bộ.

3) Lập tiến độ thi công  công trình.

4) Lập biểu kế hoạch sử dụng nhân lực.

5) Lập biểu kế hoạch sử dụng thiết bị.

6) Lập bảng tổng vật tư thi công công trình.

7) Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình.



Vật liệu và thiết bị

2.3. Các vật liệu, thiết bị dùng trong thi công cọc khoan nhồi phải tuân thủ các yêu cầu nêu trong hồ sơ thiết kế, trong qui định của Qui phạm này và các tiêu chuẩn hiện hành.



2.4. Các thiết bị sử dụng như máy cẩu, máy khoan, búa rung v.v... phải có đầy đủ tài liệu về tính năng kỹ thuật, cũng như chứng chỉ về chất lượng, đảm bảo an toàn kỹ thuật của nhà chế tạo và phải được đăng kiểm của cơ quan thanh tra an toàn theo đúng các quy tắc kỹ thuật an toàn hiện hành.



2.5. Vật liệu sử dụng vào công trình cọc khoan nhồi như xi măng, cốt thép, vữa sét, phụ gia v.v... phải có đầy đủ hướng dẫn sử dụng và các chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất. Các vật liệu như cát, đá, nước, vữa sét, bê tông phải có các kết quả thí nghiệm đánh giá chất lượng cũng như thí nghiệm tuyển chọn thành phần bê tông, kết quả ép mẫu v.v... trước khi đưa vào sử dụng.



Thi công các công trình phụ trợ

2.6.  Trước khi thi công cọc khoan nhồi, phải căn cứ vào các bản vẽ thiết kế thi công để tiến hành xây dựng các công trình phụ trợ như:

1) Đường công vụ  để vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ thi công.

2) Hệ thống cung cấp nước gồm nguồn nước (giếng nước, mương máng dẫn nước), các máy bơm, các bể chứa, hệ thống đường ống.

3) Hệ thống cấp điện gồm nguồn điện cao thế, hệ thống truyền dẫn cao và hạ thế, trạm biến áp, trạm máy phát điện v.v...

4) Hệ thống cung cấp và tuần hoàn vữa sét gồm kho chứa bột bentonit, trạm trộn vữa sét, các máy bơm, các bể lắng, hệ thống lọc xoáy, hệ thống đường ống.

5) Hệ thống cung cấp bê tông gồm các trạm bê tông, các kho xi măng, các máy bơm bê tông, và hệ thống đường ống v.v...

6) Các sàn đạo thi công, các khung dẫn hướng v.v...



2.7. Mặt bằng thi công phải dựa vào địa hình, vị trí xây dựng móng mà lựa chọn cho phù hợp và cần lưu ý những điểm sau:

1) Khi thi công trên bãi cạn, phải tiến hành san ủi, đắp đất tạo mặt bằng thi công,  rải các tấm thép dầy để máy khoan bánh xích có thể di chuyển khoan coc.

2) Nếu thi công trên cạn, có thể tạo mặt bằng thi công bằng phương pháp đắp đảo đất.

3) Tại những nơi nước sâu hoặc địa chất phức tạp bùn lầy, phải làm sạn đạo cứng để đặt máy khoan và các thiết bị thi công cọc. Có thể dùng hệ nổi như phao, phà để đặt máy khoan nhưng phải neo cho hệ nổi ổn định.



2.8. Nếu thiết bị khoan thuộc loại lớn, nặng phải điều tra đầy đủ để có phương án và lộ trình vận chuyển.



2.9. Phải đảm bảo có đủ diện tích công trường để lắp dựng thiết bị, xếp dụng cụ. Phải gia cố nền bãi, mặt đường tạo điều kiện thuận lợi cho viêc lắp dựng các thiết bị thi công và  phương tiện vận chuyển đi lại.



2.10. Phải có phương án vận chuyển đất thải, dọn dẹp chướng ngại xung quanh và dưới mặt đất, tránh gây ô nhiễm môi trường.



2.11. Phải xem xét tác hại của tiếng ồn và chấn động và có biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.



2.12. Trước khi khoan cọc phải kiểm tra lại đường cơ tuyến, lập các mốc cao độ, các cọc định tim  cọc khoan. Các mốc cao độ và cọc định tim  phải được đặt ở vị trí không bị ảnh hưởng khi khoan và phải được bảo vệ cẩn thận.  



2.13. Trước khi thi công khoan ở những vùng có nhiều bom mìn trong chiến tranh cần phải khảo sát thăm dò và có biện pháp rà phá bom mìn.











Chương III

công tác khoan tạo lỗ



Thiết bị khoan tạo lỗ

3.1. Thiết bị tạo lỗ khoan có nhiều loại, tính  năng và nguyên lý làm việc khác nhau, nhưng có thể phân ra thành  các loại chủ yếu sau:	

- Máy khoan xoay lắc hạ ống vách, kết hợp gầu ngoạm đặc chủng;

- Khoan xoay;

- Khoan đập;

- Gầu ngoạm rơi.

Một số loại máy khoan được trình bầy theo phụ lục 10.



Lỗ cọc

3.2. Lỗ cọc có thể được tạo trọng lòng đất bằng các công nghệ khoan khác nhau nên cần qui định các thông số khoan cụ thể để đảm bảo lỗ cọc có chất lượng qui định.



3.4. Định vị cọc trên mặt bằng cần dựa vào các mốc và đường chuẩn tọa độ được xác định tại hiện trường. kích thước lỗ cọc (độ sâu, đường kính, đọ thẳng đứng hoặc nghiêng) thực hiện theo yêu cầu của thiết kế. 



3.5. Sai số cho phép của lỗ cọc khoan nhồi đã thi công xong không được vượt quá các qui định nêu trong điều 7.5 (bảng 1 và 2) của tiêu chuẩn này. Khi thi công trên nước (biển, sông, hồ lớn v.v...) kỹ  sư tư vấn thiết kế có thể nới rộng sai số cho phép nêu ở bảng 2.



2.6. Thông thường cần tiến hành thí nghiệm việc giữ thành lỗ khoan trước khi khới công công trình ở 3 hố khoan ngoài khu vực cọc, có đường kính và chiều sâu như những cọc quan trọng nhất, theo dõi trong thời gian t không ít hơn 4 giờ mà không có dấu hiệu sụt lở thành lỗ. Các lỗ khoan này sau đó cần phải lấp kỹ lại bằng chính đất đào lên hoặc xi măng trộn với đất. Trong trường hợp không có đất trống để làm việc này thì có thể dùng cọc của công trình để thử (kể cả đổ bê tông sau đó) và do tư vấn thiết kế qui định.



Vật liệu làm ống vách

3.7. ống vách là thiết bị cần dùng để chắn đất phục vụ công tác khoan và có các đặc tính kỹ thuât cơ bản sau: 

- ống vách phải được chế tạo bằng  thép,  có chiều dầy phụ thuộc vào yêu cầu thi công,  thường từ 6 (16 mm. 

- Đường kính trong ống vách phải lớn hơn đường kính cọc từ 10 đến 20 cm.



3.8. Đối với các sông có dòng chảy, cần phải đặt chân ống vách dưới đường xói lở cục bộ đã được tính toán tại vị trí khoan tối thiểu là 1 m. 



 Chế tạo ống vách

3.9. Chiều dài ống vách được chọn dựa vào kết quả tính toán cao độ đỉnh và cao độ chân ống vách. ống vách được chế tạo bằng thép bản cuốn và hàn thành từng đoạn ống có chiều dài từ 6 (10m tại các xưởng cơ khí chuyên dụng; khi xuất xưởng phải có chứng chỉ đảm bảo chất lượng; kích thước và cấu tạo ống vách thành phẩm phải đảm bảo thuận tiện cho việc chuyên trở ống từ chỗ chế tạo đến công trường. 



3.10. Tại công trường ống vách được nối bằng hàn theo chiều dài thiết kế phù hợp với chiều cao và sức chịu của cẩu, nếu chiều dài ống vách cần chế tạo lớn hơn 15 m từ các đốt ống ngắn, việc gá hàn nối ống được thực hiện trên bệ gá.  Nếu chiều dài ống vách thiết kế quá lớn không phù hợp với chiều cao của cẩu thì có thể tiến hành nối thêm đốt ống tại chỗ bằng hàn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về độ thẳng, độ kín nước, đảm bảo sức chịu khi đóng ống vách. 



Định vị và lắp đặt ống vách

3.11. Khi đặt ống vách cần phải đo đạc, định vị theo qui định của qui phạm hiện hành (các mục trong chương II Qui trình thi công và nghiệm thu cầu cống số Quyết định 166) và lưu ý những điểm sau:

1. Đặt ống vách ở trên cạn: công tác đo đạc định vị thực hiện bằng máy kinh vĩ và thước thép; dùng cần cẩu để lắp đặt.

2. Đặt ống vách vùng nước sâu: ngoài việc sử dụng các loại máy móc thiết bị trên để đo đạc và định vị cần dùng thêm hệ thống khung dẫn hướng. Khung dẫn hướng dùng để định vị ống vách phải đủ độ cứng và ổn định dưới tác dụng của lực thuỷ động của dòng chảy.



Thiết bị hạ ống vách

3.12. Căn cứ vào các yếu tố: địa chất công trình; kích thước ống vách; chiều sâu hạ để tính toán và chọn thiết bị hạ ống vách thích hợp, trong đó cần lưu ý những điểm sau:

1-Đối với máy khoan xoay lắc hạ ống vách - ống vách được hạ bằng thiết bị xi lanh thuỷ lực xoay lắc và ấn ống vách xuống, cũng như  nhổ ống vách lên.

2- Đối với máy khoan xoay với ống vách tự tạo  .  

- Hạ ống vách bằng búa rung kết hợp với lấy đất bên trong bằng máy khoan, gầu ngoạm,  hoặc hút bùn.

- Hạ ống vách  bằng kích thuỷ lực ép xuống.

(Tính năng của các loại búa rung xem  phụ lục 1).



Cao độ đỉnh và chân ống vách

3.13. Tuỳ theo điều kiện địa chất, thủy văn; phương pháp, loại thiết bị khoan v.v... mà quyết định đặt cao độ đỉnh và đáy ống vách cho phù hợp.

	

3.14. Nếu khoan cọc nhồi ở vùng bị ảnh hưởng của nước thủy triều thì đỉnh ống vách phải cao hơn mức nước cao nhất tối thiểu là 2m. Khi khoan trên cạn, ngoài những yêu cầu trên cần phải đặt ống vách cao hơn mặt đất hiện tại tối thiểu 0.3m.



3.15. Khi khoan ở trên cạn, tuỳ điều kiện địa chất mà đặt chân ống vách để ở cao độ sao cho áp lực của cột dung dịch khoan lớn hơn áp lực ngang của đất nước ngầm ngoài thành vách và hoạt tải thi công. Nên đặt chân ống vách vào tầng đất không thấm nước nằm ở phía dưới mực nước ngầm. Trong trường hợp tầng đất không thấm nước nằm ở quá sâu, không thể đưa chân ống vách tới được thì chiều dài của đoạn ống vách trong đất phải lớn hơn 1,5 lần khoảng cách từ mặt đất đến mực nước ngầm.



3.16. Đối với các sông có dòng chảy, cần phải đặt chân ống vách dưới đường xói lở cục bộ đã được tính toán tại vị trí khoan tối thiểu là 1 m. 



 Chuẩn bị khoan

3.17. Trước khi thi công cọc khoan nhồi, cần phải chuẩn bị đủ hồ sơ tài liệu, thiết bị máy móc và mặt bằng thi công, đảm bảo các yêu cầu sau:

- Khoan thăm dò địa chất tại chỗ để có dữ liệu trước.

- Sản suất các ống vách thép theo chiều dài  mà thiết kế thi công yêu cầu.

- Làm các thí nghiệm để chọn tỷ lệ pha trộn thành phần vữa sét phù hợp với  yêu cầu của lỗ khoan.

- Chế tạo lồng cốt thép

- Thí nghiệm để chọn tỷ lệ thành phần hỗn hợp bê tông cọc cho lỗ khoan

- Lập các quy trình công nghệ khoan nhồi cụ thể và hướng dẫn, phổ biến, đào tạo công nghệ thi công  cho cán bộ, công nhân tham gia công trình.



3.18. Dựa trên cơ sở phương pháp và thiết bị máy khoan, tùy theo từng vị trí cụ thể của cọc mà phải chuẩn bị mặt bằng để lắp đặt máy khoan. Khi khả năng chịu tải của đất nền không đảm bảo để đặt máy và thiết bị thi công trên nó, tùy theo điều kiện thi công có thể chọn giải pháp gia cố nền đất sau:

- Dùng xe ủi san và nén chặt đất.

- Đào bỏ lớp đất yếu thay đất tốt

- Gia cố đất bằng vôi hoặc xi măng v.v...

- Lát mặt bằng  tà vẹt, ván dầy bằng gỗ hoặc lát bằng thép tấm, thép hình.

Khi kê bằng thép tấm cần  chống  trượt và xoay chân chống máy khoan.



3.19. Đối với các máy khoan xoắn ốc hay máy khoan gầu xoay dùng để thi công trên cạn, khi đưa máy khoan vào vị trí và đặt bộ phận chính của máy trên các tấm tôn dày 20 mm. Các chân máy phải được kê cứng và cân bằng để khi khoan không bị nghiêng hoặc di động.



3.20. Đới với các máy khoan tuần hoàn thuận hoặc ngược, đầu khoan được treo bằng giá khoan hoặc bằng cần cẩu, do cần máy khoan và sàn công tác chịu tác dụng của lực thi công. Vì vậy, trước khi khoan phải định vị giá khoan cân bằng, đúng tim cọc thiết kế. Các sàn công tác phải đảm bảo ổn định dưới tải trọng thi công và tải trọng động. 



3.21. Định  vị máy khoan cọc như sau: 

a) Đối với phương pháp máy khoan xoay lắc ống vách, có thể chọn một trong ba phương pháp sau đây để để xác định vị trí lắp đặt máy:

+ Vẽ chu vi ngoài chân của ống vách trên mặt đất.

+ Đóng ít nhất 3 cọc nhỏ trên chu vi đó.

+ Làm một vành đai định vị bằng với chu vi ngoài của chân ống vách.



b) Đối với phương pháp khoan bằng máy khoan gầu xoay, di chuyển máy khoan để đầu khoan vào trúng tim cọc đã xác định.



c) Đối với phương pháp thi công tuần hoàn ngược, có thể chọn một trong ba thiết bị như búa rung, búa xung kích hoặc kích thuỷ lực để hạ ống vách xuống.

trong khi định vị, phải kiểm tra xem ống vách đã nằm đúng vào vị trí của cọc chưa, nếu bị sai lệch phải lắp bàn thao tác để điều chỉnh lai.



Đo đạc trong khi khoan

3.22. Định vị tim đầu khoan hoặc tim ống vách bằng các thiết bị đo đạc công trình, theo các cọc dấu đã được xây dựng từ trước. Trong quá trình khoan phải theo dõi tim cọc bằng máy kinh vĩ, đo đạc độ sâu lỗ khoan, đồng thời phải luôn quan sát và ghi chép sự thay đổi các lớp địa chất qua mùn khoan lấy ra.



Khoan lỗ

 3.23. Phải lựa chọn thiết bị khoan cho phù hợp với điều kiện địa chất, thuỷ văn và phải có phương pháp khoan, xử lý khoan thích hợp (xem phụ lục 11).



3.24. Phải chờ đến khi bê tông cọc bên cạnh trong cùng một móng đạt 50-70% cường độ thiết kế mới được khoan tiếp, việc quyết định chọn thời điểm khoan còn phụ thuộc vào  khoảng cách giữa các cọc trong móng. 



3.25. Đối với những lỗ khoan sử dụng dung dịch vữa sét để giữ thành vách, cần bù phụ dung dịch liên tục trong quá trình khoan, ngừng khoan hoặc đổ bê tông .Không được để cao độ dung dịch trong lỗ khoan  hạ xuông dưới mức qui định gây sụt lở vách.



3.26. Khi ngừng khoan lâu phải rút đầu khoan ra khỏi hố khoan, tránh khoan bị chôn vùi khi sập vách, miệng hố khoan phải được đậy nắp.



3.27. Khi đưa mũi khoan lên để xả đất hoặc nối dài cần khoan phải rút từ từ, không được cho đầu khoan va chạm vào vách gây sụt lở.



3.26. Sai số cho phép trong công tác khoan tạo lỗ được qui định tại điều 7.4 của Qui phạm này.



Cao độ dung dịch khoan ống vách

3.28. Cao độ cột dung dịch giữ ổn định thành vách phải cao hơn mực nước ngầm hoặc mực nước mặt  hơn 2m. Tại những nơi nước ngầm hoặc có áp lực ngang khác cần phải tính toán kỹ trước khi quyết định sử dụng chất dung dịch. 



3.29. Trong quá trình khoan phải luôn theo dõi việc cấp vữa sét cho bơm hút (phương pháp tuần hoàn ngược). Nếu hết vữa sét dự trữ thì phải ngừng ngay khoan. Trong mọi trường hợp cấm để dung dịch vữa sét trong hố khoan bị hạ thấp hơn cao độ qui định quá 1m. 



Xử lý lắng cặn

3.30. Công tác xử lý lắng cặn phải thực hiện trước khi đổ bê tông. Khi khoan cọc đến cao độ thiết kế, không được để đọng bùn đất hoặc vữa sét đáy lỗ khoan làm giảm khả năng chiụ tải của cọc. Đối với mỗi cọc, sau khi khoan đều phải thực hiện việc xử lý cặn lắng kỹ lưỡng.



Phương pháp xử lý cặn lắng là loại hạt thô 

3.31. Loại cặn lắng có đường kính hạt tương đối lớn, phải thực hiện xử lý ngay sau khi tạo lỗ đạt tới độ sâu thiết kế. Không được nâng ngay thiết bị tạo lỗ lên mà phải tiếp tục thao tác thải đất ra ngoài cho đến khi kiểm tra thấy sạch cặn lắng ở đáy lỗ khoan mớ dừng. 



3.32. Đối với phương pháp khoan lỗ tuần hoàn ngược, sau khi kết thúc công tác khoan phải nâng đầu khoan lên cách đáy khoảng 20 cm, tiếp tục quay mũi khoan và bơm hút dung dịch vữa sét. Đồng thời tiến hành kiểm tra dung dịch trong lỗ khoan  theo các chỉ tiêu trong mục điều 7.4 của Qui phạm này cho đến khi đạt được yêu cầu mới dừng. Sau khi hoàn thành công việc phải rút đầy khoan lên từ từ với tốc độ từ 2 đến 4 m/phút.



3.33. Đối với phương pháp khoan xoay lắc ống vách, sau khi kết thúc thao tác tạo lỗ phải chờ khoảng từ 15 đến 20 phút mới được thả nhẹ gầu ngoạm xuống đáy lỗ, ngoạm cặn lắng ở đáy lỗ lên. Khi cặn lắng ở đáy còn ít, dùng bơm hút cát thả xuống đáy lỗ, khuấy nhẹ  cặn lắng lên để hút ra ngoài.



3.34. Đối với phương pháp khoan lỗ bằng gầu xoay, sau khi khoan xong để yên một thời gian  từ 15 đến 20 phút rồi dùng  gầu khoan có lá chắn đặc biệt để lấy cặn lắng lên.



Phương pháp xử lý cặn lắng là loại hạt rất nhỏ, nổi trong nước tuần hoàn hoặc nước trong lỗ

3.35. Cần phải xử lý lắng cặn hạt nhỏ trước khi thả lồng cốt thép hoặc trước khi đổ bê tông. Có thể dùng phương pháp bơm không khí xuống (phương pháp hút bùn không khí) hoặc phương pháp bơm hút tuần hoàn ngược để hút bùn: 

- Nếu dùng phương pháp bơm khí xuống lỗ khoan để hút bùn, phải để đầu hút bùn hoặc miệng phun nằm càng sâu vào trong nước càng hiệu quả. 

- Nếu dùng phương  pháp tuần hoàn ngược thì cần phải cho miệng ống hút bùn di động ở đáy lỗ khoan để đẩy cặn lắng lên. Trong quá trình hút phải luôn bổ sung dung dịch vào trong ống, không được để nước trong ống bị hạ thấp gây sụt lở thành vách. 



3.36. Đối với các loại cọc nằm sâu dưới đất hơn 10 m, thì không nên dùng phương pháp hút bùn không khí vì hiệu quả kém; nên dùng phương pháp bơm hút tuần hoàn ngược.



Chương IV

Dung dịch khoan



4.1. Tuỳ theo điều kiện địa chất, thuỷ văn, nước ngầm, thiết bị khoan mà chọn phương pháp giữ thành vách lỗ khoan cho thích hợp. 



4.2. Dung dịch vữa sét (Bentonite) dùng để giữ thành vách gồm:  nước, bột sét, CMC và tác nhân phân tán khác. Dung dịch vữa sét có thể sử dụng đối với nơi có lớp địa tầng dễ sụt lở và đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật sau:

 - Có thể dùng ở mọi loại địa tầng.      

 - Dùng cho mọi loại thiết bị khoan và dạng mũi khoan.

 - Giữ cho mùn khoan không lắng đọng dưới đáy hố khoan và đưa chúng theo dung dịch ra ngoài.



4.3. Dung dịch khoan có thể là nước thường tại nơi mà địa tầng là đất dính như:  đất sét,  á sét, đất thịt, hoặc gơ nai phong hoá, đá v.v... 



4.4. Dung dịch khoan phải chọn dựa trên cơ sở tính toán theo nguyên lý cân bằng áp lực ngang, giữa cột dung dịch trong hố khoan và áp lực của đất và nước quanh vách lỗ. Đối với các lỗ khoan có lớp địa tầng dễ sụt lở, áp lực của cột dung dịch phải luôn lớn hơn áp lực ngang của đất và nước bên ngoài. 



4.5. Trường hợp phía trên hố khoan chịu tải trọng của các thiết bị thi công nặng hoặc các công trình  xây dựng lân cận, phải sử dụng ống vách để chống sụt lở. Độ sâu của ống vách trong trường hợp này phải căn cứ vào kết quả tính toán cụ thể, sao cho đoạn lỗ khoan không ống vách có áp lực của cột dung dịch lớn hơn áp lực đất  nước xung quanh thành vách.



4.6. Nếu áp lực nước ngầm cao hơn mức bình thường (ví dụ trong trường hợp nước ngầm tràn lên cả mặt đất) thì cần phải tăng tỷ trọng dung dịch vữa sét lên cho phù hợp. Để đạt được mục đích trên được phép trộn thêm vào trong dung dịch các chất có tỷ trọng cao như barit hoặc cát magnetic v.v... 



4.7. Dung dịch dùng trong khoan nhồi phải có chất lượng tốt và không bị hư hỏng theo thời gian. Thành phần và tính chất của dung dịch vữa sét sử dụng cho mỗi lỗ khoan cần phải bảo đảm sự ổn định trong thời gian thi công. Các thông số của dung dịch phải được chọn thích hợp với điều kiện của khu vực xây dựng và đảm bảo các yêu cầu qui định trong  điều 7.7. Tuỳ theo điều kiện địa chất tại vị trí khoan cọc mà chọn các chỉ tiêu về độ nhớt và khối lượng riêng của dung dịch cho thích hợp (tham khảo phụ lục 8).



Kiểm tra, điều chế, điều chỉnh  dung dịch

4.8. Số lần thí nghiệm, vị trí lấy mẫu được phép tham khảo phụ lục 8 của Qui phạm này để vận dụng cho công tác khoan cọc nhồi tại công trình cụ thể.



4.9. Dung dịch vữa sét sau khi điều chế phải đảm bảo được yêu cầu giữ ổn định  thành vách đối với loại đất nơi khoan cọc. Trong quá trình sử dụng vữa sét, phải thí nghiệm và điều chỉnh các chỉ tiêu kỹ thuật của dung dịch cho phù hợp. 



Sử dụng lại dung dịch vữa sét

4.10. Qua việc kiểm tra và điều chỉnh đúng qui định, dung dich vữa sét có thể tái sử dụng nhiều lần trong thời gian thi công. Nếu công tác kiểm tra, điều chỉnh   được thực hiện đầy đủ thì có thể sử dụng lại dung dịch vữa sét trong khoảng thời gian thi công công trình, nhưng không được quá 6 tháng.



4.11. Nếu dung dịch bị nhiễm xi măng không thể điều chỉnh bằng chất phân tán được nữa thì phải loại bỏ. 



Chương V

Công tác cốt thép



Gia công lồng cốt thép

5.1. Lồng cốt thép phải gia công đảm bảo yêu cầu của thiết kế về: quy cách, chủng loại cốt thép, phẩm cấp que hàn, quy cách mối hàn, độ dài đường hàn v.v...



5.2. Cốt thép được chế tạo sẵn tại nhà máy hoặc ở công trường và được hạ xuống hố khoan. Lồng cốt thép phải được gia công đúng thiết kế. Các cốt  dọc và ngang ghép thành lồng cốt thép bằng cách buộc hoặc hàn.  Các thanh cốt thép đặc biệt như: vòng đai giữ cỡ lắp dựng, khung quay dựng lồng v.v... phải được hàn với cốt thép chủ. Cốt thép dùng cho cọc phải là thép chịu hàn.



 Cốt thép chủ 

5.3. Đường kính cốt thép theo chỉ định của đồ án thiết kế  nhưng không nhỏ hơn 12 mm, có thể đạt tới 32 mm và đặc biệt đến 40 mm. ít  dùng  đường kính lớn hơn 25 mm, vì khó hàn (tổ hợp với các cốt đai) và khó thao tác.



5.4. Số lượng cốt thép theo chỉ định của đồ án thiết kế, nhưng không ít hơn 3 thanh. Khoảng cách tĩnh tối thiểu giữa cốt thép chủ là 10 cm. 



5.5. Chiều dài cốt thép chủ phụ thuộc vào đoạn chia chia. Lồng cốt thép phải chế tạo thành từng đoạn căn cứ vào chiều dài tổng thể của cọc. Thông thường các đoạn chia có thể là 12 và 14 m, lớn nhất là 15 m và chiều cao của móc cẩu thường không vượt qua 15m. Lồng cốt thép của cọc có chiều dài lớn (lớn hơn 15 m) phải được phân thành từng đốt, sau đó được tổ hợp tại công trường khi hạ lồng vào trong hố khoan. Cần lưu ý khi ghép lồng, đốt dài nhất phải đặt ở phía dưới để việc hạ lồng cốt thép xuống lỗ khoan được dễ dàng.



5.6. Mối nối các đoạn lồng cốt thép nên dùng bằng hàn (đối với cọc chịu lực kéo) hoặc buộc (đối với cọc chịu lực nén) và theo yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép hiện hành.



 Cốt thép đai

5.7. Đường kính vòng đai hay vòng lò so của lồng cốt thép theo chỉ định của đồ án thiết kế. Khi gia công cốt thép đai cần lưu ý những điểm sau:

- Đường kính danh định của cốt thép đai nhỏ hơn đường kính cọc 10 cm (2x5 cm tầng phòng hộ) đối với các cọc thi công không ống vách.

- Đường kính danh định của cốt thép đai nhỏ hơn đường kính cọc 6 cm đối với các cọc khoan có ống vách.

- Đường kính cốt thép đai từ 6 -16 mm, khoảng cách giữa các vòng đai thực hiện theo đồ án thiết kế nhưng không được lớn hơn 55 cm.



5.8. Để dễ dàng cho việc chế tạo lồng, cần phải sử dụng các cốt thép đặc biệt làm vòng đai lắp dựng hoặc vòng cỡ. Đường kính vành đai phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế. Vành đai phải đảm bảo độ cứng để có thể giữ vững lồng thép và các ống thăm dò khuyết tật khi nâng chuyển. Vành đai được nối kín bằng hàn chồng hoặc hàn đối đầu.



Thiết bi định tâm lồng thép

5.9. Khi lắp đặt lồng thép trong lỗ khoan, để định vị chính xác tâm và tránh sự va chạm của lồng cốt thép vào thành vách, cần phải sử dụng các thiết bị định tâm lồng thép hoặc con đệm:



+Các con cữ (Tai định vị): Con cữ được làm bằng thanh thép trơn, hàn vào cốt thép dọc và được gọi là thanh trượt. Kích thước của thanh trượt được chọn căn cứ vào kích thức lồng cốt thép và đường kính lỗ khoan thực tế. Thông thường  gắn 4 thanh trượt trên một mức (cùng một cao độ). Đối với các cọc có đường kính lớn, cữ đầu tiên (mức gần mũ cọc nhất) được gắn 8 thanh trượt. Giữa các mức thường cách nhau khoảng 2 m. Các con cữ phải được làm bằng thép cứng và có đường kính nhỏ hơn đường kính cốt thép dọc một cữ (xem hình 13).



+Các con đệm bằng  bê tông: Để đảm bảo tầng phòng hộ lồng cốt thép và định tâm lồng thép có thể dùng các con đệm, hình tròn  bằng xi măng. Để tránh sự thâm nhập của nước gây ra gỉ cốt thép dọc, không được cố định con đệm trên cốt thép dọc (xem hình 15b). Nên hàn cố định con đệm vào giữa 2 thanh cốt thép dọc cạnh nhau bằng một thanh thép nhỏ như hình 15a.



  Cốt thép tăng cường làm cứng lồng

5.10. Trong trường hợp toàn bộ hệ thống cốt thép vành đai không đủ làm cứng lồng khi nâng chuyển, cần phải gia công tăng cường lồng các cốt thép đặc biệt. Các côt thép này có thể được nằm lại hoặc được tháo dỡ dần khi hạ lồng vào trong hố khoan nếu gây cản trở việc hạ các ống đổ bê tông. Cốt thép tăng cường này gồm các loại sau:

- Các thanh giằng cứng để chống lại sự làm méo ô van lồng cốt thép.

- Các thanh cốt thép giữ cho lồng cốt thép không đổ nghiêng và bị xoắn.



Giỏ chân lồng cốt thép

5.11. Phần cốt thép dọc đầu mũi cọc được uốn vào tâm cọc gọi là  giỏ chân lồng cốt thép (xem hình 16). Việc gia công giỏ chân lồng cốt thép phải tuân thủ đùng hồ sơ thiết kế.



Móc treo

5.14. Móc treo phải bố trí sao cho khi cẩu lồng cốt thép không bị biến dạng lớn. Cần phải chọn cốt thép chuyên dùng làm móc cẩu và phải gia công móc treo theo đúng vị trí móc cẩu được tính toán trước ( xem hình 12 chi tiết A).



ống thăm dò

4.15. Để kiểm tra không phá huỷ các cọc đã thi công xong, cần đặt trước các ống chôn sẵn bằng kim loại trên suốt chiều dài cọc có nắp đậy ở đáy ống, có kích thước phù hợp với phương pháp thăm dò: dùng ống 50/60 mm để thăm dò bằng siêu âm và ống 102/114 mm để khoan lấy mẫu bê tông ở đáy hố khoan. Không nên dùng các ống thăm dò bằng chất dẻo vì dễ biến dạng do nhiệt thủy hóa khi bê tông đông cứng



4.16. Các ống thăm dò được hàn trực tiếp lên vành đai hoặc dùng thanh thép hàn kẹp ống vào đai, cách lắp dựng ống có thể tham khảo hình 17 và 18.

 

4.17. Đối với các ống 102/114mm dùng để khoan mẫu phải đặt cao hơn chân lồng thép 1m và không trùng vào vị trí cốt thép chủ. 



4.18. Phải đặc biệt lưu ý đến vị trí của ống thăm dò tại mối nối các đoạn lồng cốt thép đảm bảo cho ống chắc chắn, liên tục. Đối với cọc khoan sâu không quá 20m với đường kính cọc không quá  0,80m thì không cần đặt ống thăm dò.



Bốc dỡ hàng trong kho và tại công trường

4.19. Đối với các cọc có đường kính lớn, không được nâng chuyển lồng cốt thép tại 1 hoặc 2 điểm, phải giữ lồng cốt thép tại nhiều điểm để hạn chế biến dạng (xem hình  19).



4.20. Lồng cốt thép phải được tập kết trên nền bãi láng bằng bê tông hoặc ở những khu bai sạch sẽ, khô ráo. Lồng cốt thép phải được xếp trên nhiều con kê bằng gỗ để tránh biến dạng và không được chồng lên nhau.



 Dựng và đăt lồng cốt thép vào lỗ khoan

4.21. Trước khi hạ lồng cốt thép vào vị trí, cần đo đạc kiểm tra lại cao độ tại 4 điểm xung quanh và 1 điểm giữa đáy lỗ khoan. Cao độ đáy không được sai lệch vượt quá quy định cho phép ((h  ( �symbol 177 \f "Symbol" \s 13�±�100 m m).



4.22. Các thao tác dựng và đặt lồng cốt thép vào lỗ khoan phải được thực hiện để hạn chế tối đa lượng mùn khoan sinh ra trước khi đổ bê  tông. (không được quá 1 giờ kể từ khi thu dọn xong lỗ khoan).



4.23. Khi hạ lồng cốt thép đến cao độ thiết kế phải treo lồng phía trên để khi đổ bê tông lồng cốt thép không bị uốn dọc và đâm thủng nền đất đáy lỗ khoan. Lồng cốt thép phải được giữ cách đáy hố khoan 10 cm. 



4.24. Các bước cơ bản để lắp đặt và hạ các đoạn lồng cốt thép như sau:

+  Nạo vét đáy lỗ.

+ Hạ từ từ đoạn thứ nhất vào trong hố khoan cho đến cao độ đảm bảo cho thuận tiện cho việc nối đốt tiếp theo thì dừng.

+ Giữ lồng cốt thép bằng giá đỡ chuyên dụng được chế tạo bằng cốt thép đường kính  lớn hoặc thép hình.

+ Đưa đoạn tiếp theo và thực hiện công tác nối lồng cốt thép (hàn các thanh cốt dọc với nhau hoặcnối buộc tại chỗ hay bắt nối bằng cóc).

+ Tháo giá đỡ và hạ tiếp lồng cốt thép xuống.

+ Lặp lại các thao tác trên đối với việc nối các đoạn tiếp theo cho đến đoạn cuối cùng.

+ Kiểm tra cao độ phía trên của lồng cốt thép.

+ Kiểm tra đáy lỗ khoan. 

+ Neo lồng cốt thép để khi đổ bê tông lồng cốt thép không bị trồi lên.



4.25.  Lồng cốt thép sau khi ghép nối phải thẳng, các ống thăm dò phải thẳng và thông suốt; độ lệch tâm của ống tại vị trí nối lồng cốt thép không được vượt quá 1 cm.



Chương VI

công tác đổ bê tông cọc khoan

	

Yêu cầu về vật liệu

6.1. Thành phần hỗn hợp bê tông phải được thiết kế và điều chỉnh bằng thí nghiệm sao cho đảm bảo các yêu cầu của thiết kế. 



6.2 Các loại vật liệu cấu thành hỗn hợp bê tông phải được kiểm tra về chất lượng trước khi sử dụng và tuân thủ theo các tiêu chuẩn của Việt Nam hiện hành: 

+ Xi Măng: Dùng xi măng portland PC40 trở lên đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 2682-1992.

+ Cốt liệu thô: Dùng đá có thành phần hạt cấp phối liên tục Dmin = 5(25 mm, tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995.

+ Cát:Dùng cát vàng có mô đun ( 2,5, tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995.

+ Nước: Sạch, không có tạp chất, tuân thủ theo qui định của tiêu chuẩn TCVN 4506-87 . 

+ Phụ gia: Có thể dùng phụ gia cho bê tông để tăng tính công tác của bê tông và kéo dài thời gian ninh kết của bê tông cho phù hợp với khả năng cung cấp bê tông. Khi sử dụng phụ gia phải tuân thủ các qui định của Nhà nước và thực hiện đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất.

+ Tỷ lệ nước/xi măng: N/XM ( 0,45.





Yêu cầu kỹ thuật về bê tông dưới nước

6.3. Trước khi đưa vào sử dụng đúng quy trình quy phạm hiện hành và bảo đảm các yêu cầu của vữa bê tông khi đổ bê tông dưới nước.

+ Độ sụt    SN=16 -18 cm.

+ Cường độ bê tông dưới nước: theo yêu cầu của thiết kế.

+ Độ tiết nước tương đối=0,012-0,020.

+ Thời gian duy trì độ lưu động > 40 phút. Trong thời gian này độ sụt cho phép từ10 đến 16 cm.

Kết quả thí nghiệm tỷ lệ phối trộn phải được duyệt mới đưa ra sử dụng.



Trạm bê tông 

6.4. Phải căn cứ vào khối lượng cần đổ để tính ra công suất máy trộn. Máy trộn bê tông phải đủ công suất đảm bảo cung cấp bê tông liên tục trong quá trình thi công. Nên bố trí máy trộn gần vị trí thi công cọc  để giảm thời gian chờ đợ do vận chuyển.



6.5. Hệ thống trạm trộn phải được kiểm tra và điều chỉnh chính xác thường xuyên để việc cân đong cốt liệu đảm bảo đúng và đủ.



6.6. Thời gian trộn đảm bảo theo tính năng máy trộn. Phải có cán bộ thí nghiệm đặc trách việc theo dõi công tác trộn bê tông và thí nghiệm độ sụt của từng mẻ trộn và ghi sổ theo dõi đầy đủ.



Vận chuyển bê tông

6.7. Các phương tiện vận chuyển bê tông phải bảo đảm kín, không làm chảy mất vữa xi măng. Nếu trạm trộn ở xa công trường thì phải vận chuyển bê tông bằng xe trộn tự hành. Xe trộn cấp bê tông tươi trực tiếp vào ống dẫn, hoặc cho máy bơm bê tông.  Máy bơm cung cấp bê tông phải đảm bảo tốt, đủ công suất để thi công cọc liên tục.



6.8. Thời gian từ khi trộn xong đến khi đổ vào cọc không được quá 30 phút và phải đảm bảo độ sụt  của bê tông đúng theo qui định của điều 6.3 tại vị trí đổ bê tông.



ống dẫn bê tông

6.9. ống dẫn phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau:

+ ống phải kín đủ chịu áp lực trong quá trình bơm bê tông, ống phải nhẵn cả bên trong và bên ngoài, các mối nối ống không được lồi ra và móc vào lồng thép trong khi đổ bê tông.

+ Mỗi đốt của ống nối dài khoảng 3 m, mối nối phải được cấu tạo để dễ tháo lắp (có ren vuông, hoặc mối nối hình thang).

+ Chiều dày thành ống tối thiểu là 8 mm.

+ Đường kính trong của ống tối thiểu phải gấp 4 lần đường kính cốt liệu to nhất của hỗn hợp bê tông.

+ Đường kính ngoài của ống không được vượt quá 1/2 đường kính danh định của cọc.

+ Đoạn ống đặc biệt  nối từ máy bơm tới ống dẫn bê tông phải có cấu tạo cong để có thể thoát được bọt khí lẫn trong hỗn hợp bê tông ra ngoài (xem hình 21 và các điều 6.20 và 6.21).

+ Chiều dài ống căn cứ vào cao độ đáy lỗ khoan và cao độ sàn kẹp cổ ống để tính toán quyết định. Thông thường đoạn mũi ống dẫn được bố trí bằng 1m ống đặc biệt. 



6.10. Lắp đặt ống dẫn vào lỗ khoan gồm các bước sau:

+ Đánh dấu chiều cao ống.

+ Lắp đặt hệ dầm kê kẹp cổ trên sàn cứng hoặc mặt ống vách. Dùng cẩu lắp từng đoạn ống  dẫn vào lỗ khoan theo tổ hợp đã được tính toán.

+ Toàn bộ hệ thống ống dẫn được treo bằng kẹp cổ trên sàn kẹp phải đảm bảo ống thẳng đứng.

+ ống dẫn có thể được rút lên hạ xuống bằng cần cẩu.

+ Sau khi tổ hợp xong, dùng cẩu hạ mũi ống cách đáy lỗ khoan 2 m; định vị ống dẫn đúng tâm lỗ để khi thao tác ống không chạm vào lồng thép.



Phễu đổ

6.11. Phễu đổ được gắn vào phía trên của ống dẫn bằng ren để việc tháo lắp được dễ dàng,  góc giữa hai thành phễu khoảng  từ 60 ( 80�symbol 176 \f "Symbol" \s 13�°� để bê tông dễ xuống.



Quả cầu đổ bê tông

6.12. Quả cầu đổ bê tông dùng để ngăn cách bê tông trong ống dẫn với nước hoặc dung dịch khoan. Quả cầu đổ bê tông có thể làm bằng:

+ gỗ tiện tròn hình cầu hoặc bán cầu, bọc bằng vải bạt;

+ nhựa hình chậu hoặc các miếng xốp nhỏ v.v..



6.13. Trước khi đổ bê tông, phải đặt quả cầu tại vị trí phía dưới cổ phễu khoảng 20 - 40 cm để khi bê tông chảy trong ống quả cầu đi trước đẩy dung dịch khoan ra khỏi đáy ống dẫn.



Chuẩn bị lỗ khoan và dọn đáy trước khi đổ bê tông

6.14. Sau khi hạ lồng cốt thép vào vị trí, cần đo đạc kiểm tra lại cao độ đáy lỗ khoan và toàn bộ lồng thép trong lỗ khoan, chỉnh sửa đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế trước khi tiến hành đổ bê tông.



6.16. Khi khoan đến cao độ thiết kế, tuỳ theo phương pháp khoan mà chọn cách xử lý cặn lắng theo qui định của Qui phạm này (từ điều 3.23 đến 3.31) để làm sạch mùn trong lỗ khoan. 



6.17. Trước khi đổ bê tông dùng ống dẫn  đã lắp trong lỗ khoan để dọn lại đáy lỗ khoan. Phải dùng máy bơm  hút dung dịch vữa sét trong lỗ khoan ra bằng cách nối máy bơm với ống dẫn bê tông bằng một đoạn ống nối chế tạo sẵn. Phải thí nghiệm dung trọng và hàm lượng cát, đánh giá độ sạch của lỗ khoan, đến khi đạt yêu cầu thì mới dừng công tác dọn đáy. Thời gian từ khi dừng công tác dọn đáy đến lúc bắt dầu đổ bê tông không vượt quá 1 giờ.



Công tác đổ bê tông  cọc

6.18. Trường hợp lượng bê tông sai lệch không bình thường so với tính toán (ít quá hoặc nhiều quá 30%) thì phải dùng các biện pháp đặc biệt.



6.19. Có thể đổ bê tông cọc theo các phương pháp cơ bản sau:

+ Phương pháp di chuyển thẳng đứng ống dẫn ;          

+ Phương pháp bơm bê tông qua ống dẫn vào cọc;

+ Phương pháp dùng gầu đóng mở có điều khiển (chỉ được dùng với các giếng khoan có đường kính lớn).



Phương pháp di chuyển thẳng đứng ống dẫn 

6.20. Khi sử dụng phương pháp di chuyển thẳng đứng ống dẫn cần tuân thủ  các quy định  sau:

1) Trước khi đổ bê tông cọc khoan, hệ thống ống dẫn được hạ xuống cách đáy hố khoan 20 cm. Lắp phễu đổ vào đầu trên ống dẫn.

2) Treo quả cầu đổ bê tông bằng giây thép 2 hoặc 3mm hoặc giây thừng. Quả cầu được đặt thăng bằng trong ống dẫn tại vị trí dưới cổ phễu khoảng từ 20(40 cm và  phải tiếp xúc kín khít  với thành ống dẫn.

3) Dùng máy bơm rót dần bê tông vào cạnh phễu, không được rót trực tiếp bê tông lên cầu làm  lật cầu. Trong khi đổ bê tông không được dùng vữa xi măng cát để bôi trơn lòng ống dẫn.

4) Khi bê tông đầy phễu, thả sợi dây thép giữ cầu để bê tông ép cầu xuống và tiếp tục cấp bê tông vào phễu.

5) Phải đổ bê tông với tốc độ chậm để không làm chuyển dịch lồng thép và tránh làm bê tông bị phân tầng.

6) Trong quá trình đổ bê tông phải giữ mũi ống dẫn luôn ngập vào trong bê tông tối thiểu là 2 m và không vượt quá 5 m. Không được cho ống chuyển động ngang. Khi dịch chuyển ống thẳng đứng phải tính toán xác định chính xác mũi của ống dẫn đảm bảo không được đưa mũi ống dẫn bê tông sai với quy định của điều này. Tốc độ rút hạ  ống khống chế khoảng 1,5 m/phút

7) Bê tông tươi trước khi xả vào máy bơm phải được thí nghiệm kiểm tra chất lượng bằng  mắt và bằng cách đo độ sụt.

8) Nếu độ sụt không đảm bảo (thấp so với thiết kế) thì phải điều chỉnh nhưng không được cho thêm nước vào vữa.

9) Trong quá trình đổ bê tông, nếu tắc ống, cấm không được lắc ống ngang, cấm dùng đòn kim loại đập vào vách ống làm méo ống, phải sử dụng vồ gỗ để gõ  hoặc dùng biện pháp kéo lên hạ xuống nhanh để bê tông trong ống tụt ra. Khi xử lý tắc ống theo phương pháp này, phải xác định chính xác cao độ mặt bê tông và cao độ mũi ống dẫn để tránh rút ống sai với qui định.

10) Trong khi đổ bê tông, phải đo đạc và ghi chép quan hệ giữa lượng bê tông và cao độ mặt bê tông trong lỗ để kiểm tra tương đối đường kính trung bình và tình trạng thành vách của lỗ khoan.

11)  Khi đổ bê tông cọc ở giai đoạn cuối thường gặp vữa hạt nhỏ nổi lên, vì vậy phải tiếp tục đổ bê tông để toàn bộ vữa đó trào ra khỏi ống vách cho đến khi bê tông toàn cọc có cấp phối đồng nhất. Để xác định mật độ đá dăm trên lớp mặt bê tông phải dùng dụng cụ đo đặc biệt, phải chọn hình dáng, kích thước, vật liệu và thử nghiệm trước khi dùng. Người thực hiện công tác đo phải là chuyên trách và có kinh nghiệm.



Phương pháp bơm bê tông qua ống dẫn vào cọc

6.21. Phương pháp bơm bê tông được thực hiện theo qui định sau:

1) Bê tông được bơm qua ống dẫn xuống lỗ khoan. 

2) Phần mũi ống dẫn phải có lỗ trống để thoát không khí, nước hoặc bùn. ống dẫn bê tông phải được bịt kín ở đầu trên bằng nắp vặn, phần đầu ống dẫn này phải có cấu tạo để trong trường hợp máy bơm hỏng hoặc gắp sự cố khác có thể  đặt được phễu đổ bê tông theo phương phác khác.



6.22. Công việc mồi khi bơm được thực hiện theo các bước sau đây:



+ Mở  nắp bịt của ống đổ bê tông và đưa vào một nút mồi (bằng tấm dẻo chế tạo từ xi măng với sợi kim loại).



+ Trong thời gian bơm đầu tiên phải để hở nắp cho không khí thoát ra ngoài. Chỉ đóng nắp lại khi hỗn hợp bê tông đầy và bắt đầu trào ra ngoài ống. 

6.23. Việc cấp bê tông phải đều đặn và liên tục từ khi bắt đầu đổ cho đến khi hoàn thành khối lượng bê tông của toàn cọc. Không được di chuyển ống dẫn mạnh, không được làm tụt mất nút mồi.



 Đổ bê tông bằng thùng có nắp van

6.24. Phương pháp này chỉ áp dụng cho việc đổ bê tông các giếng khoan có đường kính lớn, chiều dài cọc nhỏ (đường kính trên 3m, chiều dài cọc nhỏ hơn 20m) và điều kiên đổ bê tông phải thuận lợi. 



6.25. Chỉ được thực hiện đổ bê tông bằng thùng khi phương án thi công  đảm bảo không làm ảnh hưởng đến chất lượng của cọc theo qui định của đồ án thiết kế và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 



6.26.  Không được đổ bê tông trong trường hợp thiếu ống dẫn và để bê tông rơi tự do từ cao độ lớn hơn 6m. Đối với trường hợp sử dụng các loại phụ gia để nâng cao tính công tác của hỗn bê tông và qua kết quả thí nghiệm kiểm tra cho thấy chất lượng bê tông đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, thì được phép thực hiện phương pháp đổ bê tông rơi tự do từ độ cao tối đa là 20 m.    



Chương VII

Công tác kiểm tra nghiệm thu



Yêu cầu chung

7.1. Việc kiểm tra, giám sát chất lượng và nghiệm thu cọc khoan nhồi phảỉ thực hiện tại hiện trường và các phòng thí nghệm chuyên ngành.



7.2. Các dụng cụ, thiết bị kiểm tra chất lượng thi công cọc phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy và được Tổng Cục Đo lường chất lượng Việt Nam công nhận. Các hồ sơ, tài liệu nghiệm thu, các kết quả thí nghiệm v.v... phải có đầy đủ và đảm bảo chính xác.



7.3. Các cán bộ kỹ thuật, các thí nghiệm viên làm công tác thí nghiệm, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kỹ thuật chất lượng phải được có đủ trình độ chuyên môn và được đào tạo, hướng dẫn công nghệ thi công cọc khoan nhồi. 



Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ

7.4. Trong qua trình khoan cọc cần kiểm tra các thông về số lỗ khoan theo bảng 1 sau đây:







Bảng 1: Các thông số cần kiểm tra về lỗ khoan.



TT�Thông số kiểm tra�Phương pháp kiểm tra��

1�

Tình trạng lỗ�- Kiểm tra bằng mắt và đèn dọi.

- Dùng phương pháp siêu âm hoặc camera ghi chụp thành lỗ khoan.��



2�



Độ thẳng đứng và độ sâu�- So sánh khối lượng đất lấy lên với thể tích hình học của cọc.

- Theo lượng dung dịch giữ thành vách.

- Theo chiều dài cần khoan.

- Dùng quả dọi.

- Máy đo độ nghiêng, phương pháp siêu âm.��

3�

Kích thước lỗ�- Mẫu, calip, thước xếp mở và tự ghi độ lớn nhỏ của đường kính.

- Theo đường kính ống vách.

- Theo độ mở của cánh mũi khoan khi mở rộng đáy.��

4�

Tình trạng đáy lỗ khoan và độ sâu của mũi cọc.�-  Lấy mẫu và so sánh với đất, đá lúc khoan. Đo độ sâu trong khoản thời gian không nhỏ hơn 4 giờ.

- Độ sạch của nước thổi rửa.

- Dùng phương pháp thả quả rơi hoặc xuyên động.

- Phương pháp điện (điện trở, điện rung v.v...)��

7.5. Trước khi đổ bê tông cần phải thực hiện kiểm tra lỗ cọc theo các thông số ở bảng 1 và lập thành biên bản để làm căn cứ nghiệm thu. Sai số cho phép về lỗ khoan nhồi được qui định trong bảng 2a và 2b.



Bảng 2a: Sai số cho phép về kích thước hình học lỗ khoan cọc nhồi.



Sai số cho phép�Kiểm tra�Phương pháp kiểm tra��1. Sai số về đường kính (D) và độ thẳng đứng (tg() của cọc khoan nhồi:����Trong trường hợp chúng được bố trí theo một hàng dọc theo cầu:����( 0,04 D; 1:200 - Thi công cọc dưới nước�Từng cọc�Nghiệm thu (đo bằng máy thuỷ bình, ống dọi và  thước dây)��     ( 0,04 D; 1:200 - Thi công cọc trên cạn.�nt�nt��Trong trường hợp chúng được bố trí theo hai hoặc nhiều hàng dọc theo cầu:����     ( 0,1 D; 1:100 - Thi công cọc dưới nước.�nt�nt��     ( 0,05 D; 1:100 - Thi công cọc trên cạn.�nt�nt��2. Kích thước thực tế của lỗ khoan và đường kính đoạn mở rộng đáy cọc so với thiết kế, cm:����     ( 25 - Chiều sâu lỗ khoan (cao độ mũi cọc)�Từng lỗ koan�Kiểm tra (đo theo chỉ dẫn của thiết kế móng cọc)��     ( 5 - Đường kính lỗ khoan.�nt�nt��     ( 10 - Cao độ phần mở rộng cọc phía dưới.�Từng cọc được mở rộng đường kính �nt��     ( 10 - Đường kính đoạn mở rộng cọc.�nt�nt��     ( 5 - Chiều dài đoạn mở rộng cọc.�nt�nt��Bảng 2b: Sai số về vị trí cọc 



�Sai số về vị trí cọc (cm)��

Phương pháp tạo lỗ�Cọc đơn; cọc dưới móng băng theo trục ngang; cọc biên trong nhóm cọc.�Cọc dưới móng băng theo trục dọc; cọc nằm ở trong nhóm cọc.��1. Cọc  khoan giữ thành  bằng dung dịch vữa sét.�D( 100 cm�D/6  nhưng không lớn hơn 10�D/4  nhưng không lớn hơn 15���D>100 cm�10 + 0,1H�15 + 0,1H��2. Khoan cọc �D( 500 cm�7�15��trong ống vách.�D>500 cm�10�15��3. Khoan guồng xoắn và mở rông đáy�7�15��

Chú thích:

  1. Ký hiệu H là khoảng cách giữa cốt cao mặt đất ở nơi thi công với cốt cao đầu cọc qui định trong thiết kế; D là đường kính thiết kế cọc.

  2. Giá trị âm ở sai số cho phép về đường kính cọc là chỉ cỗ mặt cắt cá biệt, khi có mở rộng đáy cọc thì sai số cho phép ở đáy mở rộng là ( 10 cm.

  3. Sai số về độ nghiêng của cọc không lớn hơn 15% góc nghiêng của cọc.

  4. Sai số cho phép về độ sâu lõ khoan là ( 10 cm.��

Kiểm tra cặn lắng trong lỗ

7.6. Công tác kiểm tra cặn lắng trong lỗ phải thực hiện ngay sau khi kết thúc việc tạo lỗ và xử lý lắng cặn. Trước khi đổ bê tông phải đo lại cao độ đáy lỗ khoan, chiều dày của lớp cặn lắng xuống dưới đáy lỗ (nếu còn) phải ghi vào nhật ký khoan lỗ và không được vượt quá qui định trong bảng 3. 



Bảng 3: Bề dày bùn lắng cho phép (h).



TT�Lo¹i cäc� Sai sè cho phÐp��1

2

3�Cäc  chèng                        

Cọc chống + ma sát 

Cọc ma sát                                                          �h  �symbol 163 \f "Symbol" \s 13�£� 5 cm

h  �symbol 163 \f "Symbol" \s 13�£�10 cm

h �symbol 163 \f "Symbol" \s 13�£� 20 mm��

Kiểm tra chất lượng dung dịch khoan

7.7. Trước khi đổ bê tông, khối lượng riêng của dung dịch trong khoản 50 cm kể từ đáy lỗ khoan phải nhỏ hơn 1,25, hàm lượng cát ( 8%, độ nhớt ( 28 s Dung dịch vữa sét dùng để thi công cọc khoan nhồi phải có các chỉ tiêu kỹ thuật ban đầu phù hợp với các qui định  trong bảng 4.

Bảng 4: Các chỉ tiêu, tính năng kỹ thuật ban đầu của dung dịch vữa sét.



Tên các chỉ tiêu�Yêu cầu�Phương pháp kiểm tra��1. Khối lượng riêng� Từ 1,05 -1,15�Tỷ trọng kế dung dịch sét hoặc Bomeke��2. Độ nhớt�Từ 18 - 45 sec�Phương pháp phễu 500/700cc��3. Hàm lượng cát�<6 %���4. Tỷ lệ keo�>95 %�Phương pháp đong cốc��5. Lượng mất nước�< 30 cc/30 phút�dụng cụ đo độ mất nước��6. Độ dầy của áo sét�Từ 1-3 mm/ 30 phút�dụng cụ đo độ mất nước��7. Lực cắt tĩnh�1phút: 20-30 mg/cm2

10phút:50-100 mg/cm2�Lực kế cắt tĩnh��8. Tính ổn định�<0,03 g/cm2���9. Trị số pH�Từ 7-9�Giấy thử pH��

Kiểm tra chế tạo, lắp dựng cốt thép

7.8. Việc kiểm tra công tác chế tạo, lắp dựng cốt thép phải thực hiện đúng qui định ghi trong bảng 5.



Bảng 5: Sai số cho phép khi chế tạo và lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi.



Sai số cho phép�Kiểm tra�Phương pháp kiểm tra��Sai số cho phép về gia công lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi so với thiết kế, mm:����     ( 10 - Bố trí cốt thép trên toàn chu vi cọc.�Từng lồng cốt thép�Kiểm tra (bằng thức cuộn thép và thước thẳng)��     ( 50 - Chiều dài thanh thép.�nt�nt��     ( 20 - Bước cốt thép dọc�nt�nt��     ( 100 - Khoảng cách giữa các đai cứng của lồng thép.�nt�nt��     ( 100 - Khoảng cách đặt các cữ tạo lớp bê tông bảo vệ cốt thép.�Từng lồng thép�Kiểm tra (bằng thức cuộn thép và thước thẳng)��     ( 10 - Vị trí của các cữ.�nt�nt��     ( 20 - Đường kính lồng thép tại các vị trí đặt đai cứng.�nt�nt��     ( 10  - Chiều dài lồng cốt thép�nt�nt��

Kiểm tra chất lượng bê tông cọc

7.9. Tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật của cốt liệu lớn thử theo TCVN 1772:1987” Đá, sỏi xây dựng - Phương pháp thử”. Các loại vật liệu khác thực hiện công tác kiểm tra theo điều 6.2.



7.10. Trước khi đổ bê tông vào thân cọc nhất thiết phải lấy mẫubê tông, mỗi cọc phải có một tổ mẫu thử lấy ở các phần đầu, giữa và mũi cọc; mỗi tổ hợp 3 mẫu.



7.11. Số lượng cọc phải kiểm tra tùy vào mức độ quan trọng của công trình cũng như tùy vào sự hoàn thiện của thiết bị và kinh nghiệm của đơn vị thi công mà cơ quan thiết kế hoặc tổ chức tư vấn quyết định  nhưng không ít hơn tỉ lệ % (so với tổng số cọc) qui định trong bảng 6.











Bảng 6: Qui định kiểm tra chất lượng bê tông cọc.



Sai số cho phép�Kiểm tra�Phương pháp kiểm tra��1. Phương pháp đổ bê tông dưới nước, chỉ tiêu về độ sụt hình chóp nón từ 10 - 16 cm:����     ( 2 cm - Độ sụt.�Từng mẻ trộn trước khi bơm �Kiểm tra theo các tiêu chuẩn hiện hành. ��     ( 2 % - Độ phân tán của mỗn hợp bê tông ở dưới nước.�nt�nt��2. Các chỉ tiêu chất lượng bê tông cọc khoan nhồi:����    Cường độ bê tông cọc không vượt quá 20% và không được nhỏ hơn 5% qui định của thiết kế.�Thực hiện theo qui định của thiết kế. Nếu hồ sơ thiết kế không qui định cụ thể thì kiểm tra xác xuất 2 cọc cho một cầu.�Thí nghiệm 6 mẫu khoan từ cọc.��    Loại bỏ những cọc có chất lượng bê tông không đồng đều;�nt�Kiểm tra theo phương pháp: siêu âm; tán xạ gama; khoan lấy lõi; Phương pháp biến dạng nhỏ; quan sát khuyết tật bằng camera v.v...��

Chú thích:

1. Thông thường cần kết hợp từ hai phương pháp khác nhau trở lên để tiến hành so sánh cho một thông số kiểm tra nêu ở trên bảng. Khi cọc có tỉ số chiều dài/đường kính cọc lớn hơn 30 thì phương pháp kiểm tra qua ống lắp đặt sẵn sẽ là chủ yếu.

2. Lớp bê tông bảo vệ, đường kính cọc và hình dạng bên ngoài của cốt thép có thể kiểm tra ở chỗ đầu cọc, khi đã loại bỏ lớp bê tông cặn ở phía trên cốt thép đầu cọc.��

Kiểm tra sức chịu tải của cọc

7.12. Để đảm bảo chính xác sức chịu tải giới hạn của cọc đơn phải căn cứ vào tính chất trọng yếu và cấp của công trình, điều kiện thực tế địa chất công trình, yêu cầu thiết kế và tình hình thi công công trình mà tổ chức thử tĩnh hoặc thử động có đủ độ tin cậy cho cọc đơn và lưu ý những điểm sau:

	1) Khi không thể tiến hành nén tĩnh cọc đơn đến tải trọng giới hạn thì cơ quan tư vấn thiết kế phải quy định tải trọng nén tối thiểu lên cọc theo quy định của tiêu chuẩn thử tĩnh cọc.

	2) Việc lựa chọn phương pháp thử tĩnh cọc đơn phải dựa trên các tiêu chuẩn do cơ quan tư vấn thiết kế yêu cầu với sự chấp nhận của chủ đầu tư.



7.13. Khi rơi vào một trong những trường hợp sau đây thì phải thử nén tĩnh cọc đơn theo phương thẳng đứng:

	1) Móng cọc của công trình quan trọng mà trước khi thi công cọc chưa thực hiện thử tĩnh cọc đơn.

	2) Trước khi thi công cọc của công trình chưa thực hiện thử tĩnh cọc đơn mà có một trong các trường hợp sau đây: Điều kiện địa chất phức tạp; Độ tin cậy về chất lượng thi công cọc thấp; Móng cọc của công trình ít quan trọng nhưng có số lượng hơn 30 cọc.

	3) Công trình móng cọc chịu tác dụng của lực kéo hoặc lực nén ngang lớn theo quy định của tiêu chuẩn xây dựng TCXD 88: 1982 “Cọc - phương pháp thí nghiệm hiện trường “ phải thực hiện công tác thử tĩnh.

Số lượng cọc cần thử do cơ quan tư vấn thiết kế quyết định, thông thường lấy 2% tổng số cọc nhưng không ít hơn 3 cọc, đối với công trình có tổng số cọc dưới 50 cọc thì phải thí nghiệm 2 cọc. 



7.15. Có thể áp dụng kiểm tra sức chịu tải thẳng đứng cọc đơn bằng phương pháp thử động có đủ độ tin cậy. khi rơi vào một trong các trường hợp sâu đây thì phải thì phải kiểm tra thử tải cọc bằng phương pháp thử động: 

	1) Móng của công trình quan trọng mà trước khi thi công cọc đã thực hiện thử nén tĩnh cọc đơn.

	2) Kiểm tra bổ sung cho việc thử cọc bằng nén tĩnh.

	3) Móng cọc của công trình thông thường, ít quan trọng và được cơ quan tư vấn thiết kế yêu cầu.

Số lượng cọc cần phải thử động do cơ quan tư vấn thiết kế yêu cầu thông thường lấy 4% tổng số cọc nhưng không ít hơn 5 cọc. 

Những điểm cần lưu ý đối với phương pháp thử động như sau:

1) Phương pháp biến dạng lớn (PDA) thường được dùng trong thử động cho cọc. Khi thử động phải có đầy đủ các loại thiết bị đo đạc như: đo được độ chối; độ chối đàn hồi v.v... Việc thử động theo phương pháp hiện đại phải do những kỹ sư có trình độ và kinh nghiệm thực tế thực hiện.

2) Kết quả của phương pháp thử động được xem là tin cậy nếu nó được so sánh đối chứng với kết quả thử nén tĩnh cọc trong điều kiện địa chất công trình tương tự và không được sai lệch nhau quá, sau đó dùng phương pháp động để kiểm tra với số lượng lớn cọc đã thi công.



Nghiệm thu cọc khoan nhồi và đài

7.16. Cọc phải được kiểm tra trong tất cả các công đoạn làm cọc, ghi vào các mẫu biên bản quản lí chất lượng đã được chủ đầu tư thống nhất và chấp nhận lúc trúng thầu, lập thành hồ sơ nghiệm thu và được lưu trữ theo quy định của nhà nước.

Hồ sơ nghiệm thu cọc móng gồm các tài liệu sau đây:



Phần chung:

	Tên công trình, tên chủ đầu tư và tên đơn vị thi công;

	Người phụ trách công trình;

	Ngày, tháng, năm thi công, thời tiết, nhiệt độ;

	Tên gọi hoặc số hiệu của phần công trình, số hiệu cọc, đường kính và độ dài thiết kế của cọc;

	Loại phương pháp thi công, thiết bị thi công, đường kính quy định;

	Bản vẽ cột địa chất thi công.



Phần tạo lỗ:

	Mực nước ngầm hoặc mực nước sông biển;

	Tốc độ và quá trình thi công tạo lỗ;

	Kích thước và vị trí thực của lỗ cọc (mức lệch tâm và độ thẳng đứng);

	Đường kính và độ sâu lỗ khoan, đường kính và độ dài của ống chống hoặc ống định vị ở tầng mặt; độ dài thực tế của cọc, độ thẳng đứng của cọc.

	Biên bản kiểm tra theo bảng 1 và bảng 2.



Phần giữ thành vách và cốt thép:

	Loại dung dịch giữ thành và biện pháp quản lí dung dịch;

	Thời gian thi công cho mỗi giai đoạn;

	Bố trí cốt thép, phương pháp nối cốt thép;

	Biên bản kiểm tra theo bảng 4 và bảng 5;

	Những trục trặc và sự cố nếu có và cách xử lý;

	Loại thợ và số người tham gia thi công.



Phần kiểm tra chất lượng cọc:

	Báo cáo kiểm tra chất lượng cọc theo bảng 6 và sức chịu tải của cọc đơn;

	Bản vẽ hoàn công móng cọc khi đào hố móng đến cốt thiếtkế;

	Nghiệm thu đài cọc gồm các loại tài liệu sau đây;

	Biên bản thi công và kiểm tra cốt thép bê-tông đài cọc;

	Biên bản về cốt neo giữa đầu cọc với đài cọc, cự li mép biên của cọc ở mép đài, lớp bảo vệ cốt thép đài cọc;

	Bản ghi độ dày, bề đài và bề rộng của dài cọc và mô tả bên ngoại đài cọc.



Chương VIII

Các biện pháp an toàn khi thi công cọc khoan nhồi



8.1. Phải tiến hành tổ chức hướng dẫn công nghệ cũng như hướng dẫn bảo đảm an toàn lao động cho mọi người làm việc trong công trường thi công cọc khoan nhồi. Người công nhân phải có đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết như: mũ, giầy, gang tay, mặt nạ phòng hộ v.v... để làm việc, nếu thiếu thiết bị bảo hộ lao động không được vào công trường. Phải bố trí người có trách nhiệm làm công tác an toàn. Tất cả mọi người phải tuân theo lệnh của người chỉ huy chung.



8.2. Trước khi thi công cọc phải nắm đầy đủ thông tin về  khí tượng thuỷ văn tại khu vực thi công, không được đổ bê tông khi trời mưa và khi có gió trên cấp 5.



8.3. Các sàn công tác dành cho người làm việc, đường đi lại trên hệ nổi phải lát ván, bố trí lan can và lưới an toàn tại những chỗ cần thiết, ban đêm phải bố trí ánh sáng đầy đủ. Các vị trí nguy hiểm phải có biển báo hiệu và có người canh gác. Phải dùng nắp đậy lỗ khi ngừng khoan. Khi thi công trên sông phải có  trang bị phao cứu sinh, xuồng cứu sinh, phải có đầy đủ đèn hiệu, biển báo tín hiệu hướng dẫn giao thông đường thuỷ.



8.4. Trong quá trình thi công, mọi người phải làm việc đúng vị trí của mình, tập trung tư tưởng để điều khiển máy móc thiết bị. Những người không có phận sự cấm không được đi lại trong công trường.



8.5. Tất cả các máy móc vận hành phải tuyệt đối tuân theo quy trình thao tác và an toàn hiện hành. Hệ thống điện ở hiện trường phải bố trí hợp lý, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định an toàn sử dụng điện. Phải có công nhân chuyên môn phụ trách hệ thống điện.



8.6. Khi gặp sự cố  như chất lượng bê tông không đảm bảo, khi tắc ống phải báo cáo ngay chỉ huy khu vục để xử lý và chỉ xử lý theo lệnh của người chỉ huy chung.



8.7. Phải tuân thủ mọi quy trình an toàn lao động hiện hành có liên quan.
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